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 Thầy Dũng đã hoàn thành quyển hai “Thế giới bên trong 
con người sáng tạo” của bộ sách “Sáng tạo và đổi mới”. 
Quyển hai hiện nay đã có tại TSK. 
 Lời nói đầu của quyển hai, được đăng lại dưới đây, giúp 

các bạn biết quyển hai trình bày những vấn đề gì: 

LỜI NÓI ĐẦU CỦA QUYỂN HAI: 
“THẾ GIỚI BÊN TRONG CON NGƯỜI SÁNG TẠO” 

Quyển một “Giới thiệu: Phương pháp luận sáng tạo và đổi 
mới” đã giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan về Sáng tạo học 

và Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới (PPLSTVĐM). Trong đó, Chương 2: Sáng tạo 
một cách tự nhiên cho thấy, phần lớn mọi người dùng suy nghĩ của mình để giải quyết vấn 
đề và ra quyết định một cách tự nhiên như hít thở, đi lại, mà nhiều khi không để ý xem suy 
nghĩ của mình hoạt động ra sao? bị ảnh hưởng bởi những cái gì? làm thế nào để suy nghĩ 
nhanh hơn, tốt hơn? Cách suy nghĩ tự nhiên đó – phương pháp thử và sai có rất nhiều nhược 
điểm, càng ngày, càng trở nên không chấp nhận được. Nói cách khác, phương pháp suy 
nghĩ thử và sai, được dùng một cách tự nhiên, chi phối rất mạnh các quyết định hành động 
của mỗi người và chúng ta thường phải trả giá đắt cho những hành động sai. 

Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thường nghe những câu như: “Trước tiên phải 
trách mình, sau đó mới trách những người khác”, hoặc “Biết mình, biết người, trăm trận 
trăm thắng”, hoặc “Bên trong có ấm thì ngoài mới êm” hoặc Lão Tử nhấn mạnh: “Lo thắng 
người thì loạn, lo thắng mình thì bình”. Những câu này nhấn mạnh, mỗi người chúng ta 
phải biết, hiểu mình trước và nhiều hành động sai lầm của chúng ta có nguyên nhân: chưa 
điều khiển được thế giới bên trong của chính mình. Đây cũng chính là một số trong những 
nguyên nhân có thể có, dẫn đến các vấn đề không đáng nảy sinh. 

Quyển hai “Thế giới bên trong con người sáng tạo” giúp chúng ta biết, hiểu mình hơn, 
cao hơn nữa, tiến tới lật ngược tình thế: Nếu như hiện nay chúng ta để những yếu tố thuộc 
thế giới bên trong (gồm cả tư duy thử và sai) tự phát tác động mạnh lên các hành động của 
chúng ta, theo cách mà chúng ta không mong muốn thì trong tương lai, chúng ta sẽ cần điều 
khiển (hiểu theo nghĩa tốt đẹp) những yếu tố đó để có được những quyết định hành động đổi 
mới, tạo ra sự phát triển liên tục, đầy đủ, ổn định và bền vững trên thực tế. Ngoài ra, việc 
biết, hiểu mình hơn còn giúp chúng ta biết, hiểu những người khác hơn vì “lòng vả cũng như 
lòng sung”. Do vậy, những kiến thức này còn giúp chúng ta đối xử với con người phù hợp 
với các quy luật liên quan đến con người mà lẽ ra từ lâu, mỗi người cần nhận được cách đối 
xử hợp quy luật từ những người khác. 

Những gì trình bày trong quyển hai này lấy từ tâm lý học, lý thuyết thông tin, điều 
khiển học (Cybernetics) nhằm giúp bạn đọc có những kiến thức cơ sở nhất định của 
PPLSTVĐM. Điều này có nghĩa, từ ba khoa học nói trên, người viết cố gắng rút ra những gì 
cần thiết nhất, phục vụ tốt nhất cho việc sử dụng PPLSTVĐM của bạn đọc trong tương lai. 
Nói như vậy, một mặt, bạn đọc nào muốn tìm hiểu sâu, rộng hơn, cần tìm thêm các tài liệu 
về ba khoa học nói trên để tự nghiên cứu. Mặt khác, bạn đọc thông cảm với người viết, hiểu 
theo nghĩa, công việc xác định, rút ra và trình bày “những gì cần thiết nhất, phục vụ tốt 
nhất cho việc sử dụng PPLSTVĐM” từ ba khoa học nói trên mang tính chủ quan của người 
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viết. Do vậy, chắc chắn có nhiều thiếu sót, mong bạn đọc chỉ ra. Người viết chân thành cám 
ơn trước. 

Quyển hai “Thế giới bên trong con người sáng tạo” gồm ba chương. Chương 5:  Từ 
nhu cầu đến hành động và ngược lại trình bày các yếu tố thuộc thế giới bên trong con 
người như các nhu cầu, xúc cảm, thói quen tự nguyện, tư duy có thể ảnh hưởng lên các hành 
động của cá nhân với mức độ đa dạng cao như thế nào. Đồng thời, Chương 5 cũng cho thấy 
tác động của các yếu tố bên trong làm tư duy của chúng ta hoạt động rất chủ quan và các 
khả năng to lớn của tư duy mới được khai thác một cách không đáng kể. 

Chương 6: Tư duy sáng tạo: nhìn theo góc độ thông tin – tâm lý tập trung xem xét tư 
duy trong ngữ cảnh mô hình nhu cầu – hành động của Chương 5. Ở đây, tư duy được trình 
bày như là quá trình thu thập, truyền, biến đổi thông tin thành tri thức với sự tham gia của 
các hiện tượng tâm lý, đồng thời, chỉ ra các hiện tượng tâm lý có những mặt mạnh và có 
những mặt yếu. Từ đây, có những lời khuyên giúp bạn đọc tính đến và sử dụng các hiện 
tượng tâm lý của chính mình trong các phạm vi áp dụng thích hợp. 

Chương 7: Điều khiển học: Điều khiển hành động và thế giới bên trong con người 
sáng tạo dành bàn về sự cần thiết, các điều kiện, khả năng, biện pháp điều khiển, tạo môi 
trường điều khiển và tự điều khiển các yếu tố thuộc thế giới bên trong mỗi người. Sự điều 
khiển này nhằm mục đích giúp khai thác tốt những khả năng to lớn của tư duy mỗi người 
trong các hoạt động: 

1) Phản ánh chính xác hiện thực khách quan như hiện thực khách quan vốn có, ra các 
quyết định hành động đúng và thực hiện những hành động đổi mới đó bằng những xúc cảm 
thích hợp. 

2) Làm chủ các hiện tượng tâm lý để có được tâm hồn thanh thản, lạc quan yêu đời, tự 
tin, dễ dàng thích nghi với các tình huống của cuộc đời và giàu lòng nhân ái, vị tha. 

Cuối cùng là phần Phụ lục, minh họa một số điểm trình bày trong quyển hai này. 
 Khóa 270 khai giảng 16-11-2005 dạy cho Khoa giáo dục học, đại học Khoa học xã 

hội và nhân văn. 
 Khóa 273, khai giảng ngày 29-12-2005, học vào các tối thứ Ba, thứ Năm hàng tuần 

tại TSK, sẽ khép lại năm 2005. Khóa 274 mở đầu cho năm 2006 học vào các tối thứ Hai, 
thứ Sáu tại TSK, dự định mở sau Tết âm lịch Bính Tuất. 
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♣Quỳnh Như (tổng hợp)1 

Rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu về "sáng tạo" trên nhiều khía cạnh khác nhau, 
nhưng có lẽ Genrikh Altshuller, là người đầu tiên định dùng chính trí tuệ của mình điều 
khiển tư duy, buộc nó phải sáng tạo. 

Sáng tạo luôn là đặc tính của con người. Nhờ có tư duy 
sáng tạo mà nhân loại đã phát triển qua bao nhiêu giai 
đoạn lịch sử đạt đến trình độ như hiện nay. Tuy nhiên, 
sáng tạo luôn là một hoạt động bí ẩn đối với con người.  

Hơn nữa, Genrikh Altshuller đã hệ thống thành lý thuyết 
mang tên Phương pháp luận sáng tạo hay –TRIZ2, để 
truyền bá cho mọi người từ cuối những năm 60 của thế kỷ 
trước. Ông cũng là một nhà văn viết chuyện khoa học viễn 
tưởng với bút danh G.Altov. 

Altshuller sinh năm 1926 tại Baku. Bố là nhà báo, người đã hướng ông đến với văn học từ 
thời niên thiếu, Genrikh là thành viên của câu lạc bộ văn học nhà văn hóa thiếu nhi. Từ 
nhỏ, ông đã đam mê đặc biệt đối với thể loại văn học khoa học viễn tưởng và bản thân 
cũng tự sáng tác theo hướng này.  

Những người bạn trên giảng đường đại học kể lại Altshuller thường không thích tham gia 
vào những cuộc vui vô bổ của tuổi trẻ bên cạnh những chai bia, hát hò và nhảy nhót. Ông 
tự tổ chức những cuộc gặp mặt mà ở đó mọi người có thể phát biểu về bất kỳ một chủ đề 
nào.  

Trong các buổi nói chuyện có cả các cuộc tranh luận về chính trị. Khi đó, Altshuller 
thường có những chỉ trích gay gắt đối với chính quyền hiện tại. Ông công khai trình bầy 
quan điểm của mình mà không sợ hãi. Sau này, KGB đã sử dụng những người có mặt 
trong các buổi tranh luận đó làm nhân chứng để buộc tội Altshuller. 

Ba nhà trí thức trẻ linh hồn của nhóm là Altshuller, Rafik Shapiro và người thứ ba tạm gọi 
là Abba. 

R. Shapiro cũng học hàm thụ tại đại học Công nghiệp như Altshuller. Ông có cùng chung 
sở thích với Altshuller là chuyện khoa học viễn tưởng và sáng chế. Họ viết bài cho mục 
“Cửa sổ nhìn vào tương lai” và có những nghiên cứu chung. Đến khi bị bắt, họ đã có 10 

                                                 
♣ Trong bài viết này của Quỳnh Như có vài thông tin không trùng với các tài liệu khác. Trên tinh thần tôn 
trọng tác giả Quỳnh Như, BTSK đăng lại nguyên văn. 
1 http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=23892&ChannelID=7 và báo “Tiền 
Phong chủ Nhật” ra các ngày 2/10/2005; 9/10/2005; 16/10/2005. 
2 Viết tắt từ tiếng Nga 

Altshuller 
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bằng sáng chế. Ngoài ra, họ còn tham dự vào những cuộc thi kỹ thuật và nhận được một 
số giải thưởng. 

Abba cũng là một chàng trai rất tài năng, đang học đại học Sư phạm và hàm thụ tại đại 
học Luật. Abba nói được tiếng Anh, Pháp và Đức, và chuẩn bị viết luận án tiến sĩ. Hiển 
nhiên, anh ta cũng bị cuốn hút bởi những tài năng trẻ khác như Altshuller và Shapiro. Khi 
đấy, tất cả bọn họ mới 20 tuổi. 

Sau khi bị từ chối cấp bằng sáng chế cho những phát minh đầu tiên, Altshuller và Shapiro 
đến nghiên cứu ở thư viện lưu trữ các bằng sáng chế. Họ đọc hàng nghìn sáng chế và nhận 
thấy có một điểm chung giữa chúng. ý tưởng về một kết quả cuối cùng hoàn hảo (viết tắt 
IKP) được hình thành, và 2 người bắt đầu suy nghĩ làm thế nào tìm ra một phương pháp 
hiệu quả để giải quyết các bài toán sáng chế. 

Sau khi chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc, Liên Xô đồng ý chuyển giao cho Mỹ toàn 
bộ thư viện lưu trữ sáng chế của Đức để đổi lấy thiết bị luyện thép, thiết bị in ấn…  
Altshuller đã phản đối gay gắt quyết định đó. Ông nói rằng số thiết bị kỹ thuật sau 20 năm 
chỉ còn là một đống sắt vụn và khi đó những phát minh của Đức mới bắt đầu phát huy tác 
dụng.  

Altshuller đã viết thư gửi Stalin và 19 bản copy gửi đến Ban chấp hành Trung ương đảng 
Cộng sản LX, Ban chấp hành Trung ương đoàn thanh niên Kosomol, báo Izvestia…  Và kết 
quả là ông bị bắt với lý do đã “tuyên truyền chống chính quyền”.  

Một số người bị cưỡng bức đến KGB, họ đã khai ra “bằng chứng” buộc tội Altshuller. 
Nhưng Altshuller đã dùng trích dẫn từ các tác phẩm của Marx và Angels để phản bác lại 
những lời buộc tội trên. Ví dụ có người nói: ông đã khẳng định Marx vĩ đại hơn Angels, 
ông trả lời chính Angels đã phát biểu như vậy trong bài điếu văn tiễn biệt Marx.  

Khi bị buộc tội đã thành lập những “tổ chức chống chính quyền”, ông dùng định nghĩa của 
Lenin về các tổ chức chính trị để bào chữa cho mình. Trước lý lẽ đầy thuyết phục của ông, 
KGB đi đến quyết định thả ông ra. 

Chỉ ít lâu sau, Shapiro cũng bị KGB gọi lên. Bằng những lời đe dọa lẫn thuyết phục, họ 
muốn biến Shapiro thành kẻ phản bội bạn. Nhưng KGB đã nhận được lời phản đối dứt 
khoát của Shapiro.  

Đến lượt Abba bị gọi lên. KGB tuyên bố rằng ông ta sẽ không bao giờ có thể trở thành 
tiến sĩ và ra khỏi đây nếu không đồng ý tố giác Altshuller và Shapiro. Họ chỉ cho Abba 
thấy quang cảnh bên trong nhà tù của KGB, nơi ánh mặt trời bị che bằng các tấm lưới, 
phòng dự định giam giữ Abba là một xà lim đơn nếu ông ta cứ tiếp tục cứng đầu cứng cổ.  

Abba đã đầu hàng sau vài trận bị khủng bố tinh thần. Abba được thả ra. Sau đó, tất cả 
những buổi gặp mặt, những chuyện cười, những cuộc nói chuyện được ông ta tường thuật 
kèm theo lời bình luận và gửi đến trụ sở của KGB. Khi đã thu thập được vài tập tài liệu tố 
giác Altshuller và Shapiro, KGB ra lệnh bắt họ. Đó là vào năm 1950. 

Thứ nhất, KGB buộc tội họ đã bán bí mật quốc gia cho nước ngoài. Trước đó, Altshuller 
và Shapiro sáng chế ra phương pháp dùng ống cao su bay chứa oxy sử dụng cho các phi 
công. Phát minh được công bố. Họ rất tự hào và chờ đợi một phần thưởng xứng đáng.  
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Chờ không được, 2 người đã viết thư hỏi về số phận của nó, trong thư có dẫn chứng từ luật 
“Sáng chế liên bang” là tác giả có thể có quyền bán phát minh của mình ra nước ngoài. 
Các thẩm phán, dựa vào tố giác của Abba đi đến kết luận rằng họ đã liên hệ với gián điệp 
ngoại quốc để bán phát minh đó. 

Thứ hai, KGB buộc tội Altshuller và Shapiro mưu toan vượt biên bằng cách lặn qua biển 
Caspia. Lý do - họ đã sáng chế ra cách lấy oxy từ nước biển và bộ quần áo bảo vệ cho 
những người lính cứu hỏa. Hai người nhận được tiền thưởng cho sáng chế thứ hai khi đã ở 
trong tù.  

Hiển nhiên là các quan tòa cũng có năng lực “sáng tạo”. Họ đã liên kết hai phát minh, 
chế tạo oxy từ nước biển và bộ quần bảo vệ có thể thay bộ áo lặn, thành mục đích chuẩn 
bị vượt biên bằng đường biển. Họ đã phớt lờ đi rằng oxy chế tạo ra chỉ đủ dùng trong 15 
phút.  

Thứ ba, KGB buộc tội hai nhà khoa học trẻ đã “tuyên truyền phản đối chính quyền”. 
Chứng cớ là tất cả các cuộc nói chuyện mà Abba đã ghi lại, nội dung cho thấy Altshuller 
cùng Shapiro và những phần tử đặc biệt nguy hiểm chống chính quyền. 

Thứ tư, KGB buộc tội Altshuller và Shapiro đã thành lập các “tổ chức chống chính 
quyền”. Mặc dù, ba người (trong đó có cả người tố giác),  cũng không thể tạo thành một 
tập thể hay bất cứ một tổ chức nào. Nhưng tất cả các tổ chức đều chỉ bắt đầu từ vài người, 
sau đó mới phát triển và phá hoại quốc gia. 

Thứ năm, KGB buộc tội họ đã tàng trữ vũ khí trái phép. ở điểm này thì Altshuller đã thừa 
nhận mình có tội. Trong thời gian ngắn đến chơi tại trường trung học mùa hè, nơi ông có 
một người bạn là bộ đội, bạn đã tặng Altshuller một khẩu súng lục, không có đạn.  

Sau đó, người bạn đã hy sinh trong một chuyến bay tập. Sau chiến tranh đã có lệnh thu hồi 
tất cả vũ khí, nhưng Altshuller đã không chấp hành vì muốn giữ khẩu súng làm vật kỷ 
niệm để nhớ về một người thân. 

Đấy là cả đống những lời buộc tội đổ xuống đầu hai người trẻ tuổi, những người ngày hôm 
qua dù có trí tưởng tượng phong phú đến đâu cũng không thể nghĩ ra được những điều phi 
lý và mù quáng như vậy. Trên mọi phương diện, họ là những công dân trung thành. Tất cả 
những gì họ sáng chế ra cũng chỉ là để phục vụ đất nước mình. Vậy mà, bỗng nhiên họ trở 
thành kẻ thù của Tổ quốc.  

Kịch bản của KGB lần này được dàn dựng một cách xuất sắc. Dưới danh nghĩa là nhân 
chứng, những người có mặt trong tất cả các cuộc nói chuyện trước đều xuất hiện.  

Mỗi người được chuẩn bị một kịch bản riêng với một mục tiêu nhất định. Những người chủ 
nhà nơi diễn ra các buổi gặp mặt cũng bị hỏi cung. Thậm chí, cả chị ruột của Altshuller 
cũng bị đe dọa và bị đưa ra làm nhân chứng.  

Bố của Altshuller mất trước khi xảy ra tấn thảm kịch này. Người yêu của Altshuller (cô 
gái đẹp nhất Baku ngày ấy), là nhân chứng thứ hai, sau Abba. KGB đã ra lệnh cô phải đến 
Tbilisi. Lúc đó, Altshuller được coi là người của quân đội, nên “vụ án” của ông do viện 
công tố vùng Kavkaz đóng ở Tbilisi xét xử.  
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Trong toa tầu cùng với cô gái đi đến Tbilisi có một phụ nữ trung niên. Bà ta kể với cô 
rằng, qua cửa sổ toa tầu, đã nhìn thấy bố mẹ cô vừa bị giải đi vừa khóc. Cảnh tượng 
thương tâm đến nỗi trái tim bà ta đã thắt lại. Chắc là đã xảy ra điều gì đó đau lòng thật. 
Cô gái đã không kìm được nước mắt khi nghe câu chuyện mà người phụ nữ kể.  

Suốt dọc đường, cô Pasha (tên người đàn bà đó tự giới thiệu) đã an ủi và cho cô gái những 
lời khuyên cần phải xử sự như thế nào, điều gì cần nói, điều gì không. (Vài năm sau, trước 
cửa tòa nhà KGB tại Baku, cô gái nhìn thấy “cô Pasha” trong bộ quân phục thiếu tá, cô 
gọi, nhưng người phụ nữ đã rảo bước vào trong tòa nhà). 

Vụ điều tra được tiến hành bằng các phương thức tinh tế đã được mô tả kỹ trong nhiều tác 
phẩm văn học sau này. Cả Altshuller và Shapiro đều từ chối ký vào bản buộc tội, mặc dù 
họ không một lần nhìn thấy nhau. Họ được chuyển đến Moskva và bị giam giữ ở các trại 
giam Lubyaka, Butyrka, Lefortovo. Những dự thẩm viên và các phương thức hỏi cung liên 
tục thay đổi.  

Dự thẩm viên, đại tá Chernov, người sau này được mô tả trong truyện “Cuộc phiêu lưu 
của một người Mỹ ở Nga”. Ông đại tá đe dọa và nói rằng tất cả những người bị ông hỏi 
cung đều ký vào bản buộc tội.  

Rằng ông ta đã được thưởng huân chương vì vụ án Leningrad3 nổi tiếng và hiện đã chuẩn 
bị xong tập hồ sơ để buộc tội I. Irenburga4, và dường như họ chỉ còn chờ quyết định của 
Stalin. Đối với một con “chuột nhỏ” như Altshuller thì chả phải là một vấn đề khó.  

Một dự thẩm viên khác thì giải thích rằng, quan điểm của Altshuller không phù hợp với 
quan điểm của chính quyền, một người như ông có thể trở nên nguy hiểm khi chiến tranh 
xảy ra. Altshuller sẽ còn phải ngồi mãi trong xà lim đơn nếu ông không chịu ký vào bản 
buộc tội, giống như một hoàng tử Nhật cũng đã bị giam giữ ở đây rất lâu.  

Nếu như Altshuller ký thì lập tức sẽ được chuyển sang trại tập trung. ở đó có mọi người và 
có công việc. ở đó có cuộc sống. Người dự thẩm viên này thường xuyên gọi Altshuller lên 
khi có các trận tường thuật bóng đá, họ cùng nhau nghe diễn biến trận đấu thay cho cuộc 
hỏi cung. 

Đôi khi, ông ta còn thết Altshuller một món nào đấy do ông đem từ nhà đến và cùng nhau 
bàn luận về một đề tài thú vị. Altshuller là một người rất nguyên tắc, nhưng tin rằng Stalin 
không còn sống được bao lâu nữa. Altshuller quyết định chờ sự thay đổi trong trại tập 
trung và đồng ý “kết thúc” vụ án.  

Người dự thẩm viên cho phép Altshuller tự viết bản buộc tội, và ông đã viết trên cơ sở cân 
nhắc tới những sự thay đổi trong tương lai. Ông ta hứa sẽ thu xếp một bản án không quá 
“15” năm và chỉ sửa sơ qua những gì Altshuller đã viết. Sau mấy tháng thật khủng khiếp 
trong xà lim đơn, Altshuller “thú nhận” tội lỗi của mình. Altshuller được chuyển sang 
phòng giam hai người. Người thứ hai cũng là một tù nhân đáng thương như ông, cuối cùng 

                                                 
3 Vụ án chính trị nổi  tiếng  ở Liên Xô (cuối những năm 40 đầu những năm 50) 
4 Nhà thơ, nhà văn và nhà chính luận nổi tiếng thế giới của Nga. Tác giả tiểu thuyết “Bão táp” đã được dịch 
sang tiếng Việt. 
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thì sau bao nhiêu tháng phải im lặng, họ đã có người để nói chuyện. Vài ngày sau, 
Altshuller được dẫn đến phòng có một thiếu tá công an đã ngồi chờ sẵn.  

Ông ta hỏi họ tên người được dẫn đến, thò tay vào cặp tìm tờ giấy cần thiết và đưa nó cho 
Altshuller đọc. Đó là bản án 25 năm tù. Đâu rồi lời hứa “nhiều nhất là 15 năm”? Đọc 
xong, họ giải luôn Altshuller sang phòng đợi, người khác được gọi vào. Không hề có tòa 
án, công tố viên và luật sư.  

Nhân viên trong tù mang đến cho Altshuller đồ đạc của mình có kèm theo một hộp mứt, 
quà của người bị giam cùng với ông. Nhìn thấy nó ông đã chảy nước mắt. Họ không còn 
gặp thêm nhau lần nào nữa.  

Trong bao nhiêu tháng liền, sống trong sự phản bội, vu khống, lừa dối và vô cảm, xuất 
hiện một chút ấm áp tình người. Điều này đã tiếp thêm sức mạnh cho Altshuller niềm tin 
vào con người.  

Trong thời gian này tại Baku, mẹ của Altshuller, người rất tự hào về đứa con tài giỏi của 
mình, sau khi nhận được tin con trai bị kết tội 25 năm tù mà không có khả năng được giảm 
án, bà không thể chịu đựng được đã nhẩy từ tầng hai xuống tự tử. Altshuller mãi sau mới 
biết tin này. 

Cuộc sống của Altshuller ở trại tập trung, bắt đầu bằng việc ông bị  gọi lên gặp giám đốc 
trại. Ông này thuyết phục Altshuller làm chỉ điểm. Altshuller kiên quyết từ chối. Để trừng 
phạt, ông bị đưa vào giam trong ngục tối. Sau đó, Altshuller đến làm việc ở mỏ than.  

Vì tội đòi được làm việc phù hợp với trình độ của mình, ông lại bị đưa về ngục tối. Sự việc 
cứ lặp đi  lặp lại. Ngục tối và công việc lao động chân tay. Cuối cùng, Altshuller được 
điều đến bộ phận điều hành sản xuất than.  

Ông làm người giúp việc cho người trông thư viện mới – một nhà thơ Do Thái – Tad. Tội 
của nhà thơ là đã theo “chủ nghĩa dân tộc” Do Thái. Altshuller dạy Tad những kiến thức 
cơ bản về ngành khai khoáng. Mặc dù thư viện rất nghèo nàn và toàn sách về chuyên 
ngành khai khoáng, nhưng ông cảm thấy như được về đúng vị trí của mình. Và Ted cũng 
rất hài lòng về người giúp việc mới. 

Bây giờ tôi hiểu rằng, dân tộc Do Thái không bao giờ có thể bị diệt vong trong cuộc đấu 
tranh sinh tồn, nếu như ông già Ted, người chịu bản án 15 năm tù, vẫn rất hăng say nghiên 
cứu chuyên ngành khai khoáng, thì không có gì phải lo cho dân tộc Do Thái cả.  

Trong thời gian này, Altshuller tự học toán học cao cấp. Ông tin rằng, sẽ có một lúc nào 
đó ông sẽ học nốt chương trình đại học. Nhưng ông cũng chỉ học đến phép tính tích phân 
thì dừng lại. Điều kiện trong trại tập trung không cho phép ông học toán.  

Altshuller nhớ lại, thời gian trong tù, có một người tù nhân, trước kia là lãnh đạo mỏ than, 
ông này nghe tới từ tích phân thì biến đổi nét mặt. Ông kể với Altshuller rằng, trên cử 
xuống cho ông một kỹ sư trẻ. Người kỹ sư này, đã dùng phép tính tích phân để tính thiết 
kế vòm hầm mỏ. Mái vòm sập và lãnh đạo phải đi tù 15 năm vì tội phá hoại.  

Đáng tiếc là Altshuller không được rơi vào chỗ toàn những chuyên gia-giáo sư, phó giáo 
sư, kỹ sư, những người được tập hợp lại để thực hiện một dự án nào đó, như trường hợp 
của Shapiro. Nếu lọt vào môi trường này, thì chắc chắn ông đã có thể tiếp thu được đầy đủ 
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kiến thức cần thiết để khi ra tù có thể dễ dàng nhận được tấm bằng kỹ sư, giống như 
Shapiro. 

Khi đó, Altshuller nhìn thấy tương lai của mình trong văn học viễn tưởng. 

Công việc ở trại tập trung Vorkut, không khác gì mấy so với những nô lệ lao động trong 
thời Hy Lạp cổ đại. Cơ giới hóa chỉ dùng cho việc vận chuyển than và người từ dưới hầm 
mỏ lên, hoặc các dụng cụ khoan-nổ.  

Than khai thác được đẩy bằng tay trong những chiếc xe 
cút kít hoặc toa xe goòng đến các toa xe goòng lớn hơn. 
Và những toa xe goòng lớn hơn này được những con ngựa 
phần lớn là ốm yếu kéo đi, nhưng ngay cả ngựa ốm cũng 
không có đủ cho công việc. 

Có thời gian khoảng giữa hai lần bị giam trong xà lim, 
Altshuller làm việc ở tổ chôn cất xác chết. Nghĩa địa cách 
trại giam vài km. Rất nhiều người đã chết, vì đói, vì công 
việc nặng nhọc, vì điều kiện y tế tồi tàn. Altshuller đã 
chữa bệnh hoại huyết bằng khoai tây, giống như Jack 

London đã viết trong chuyện.  

Cùng làm việc với Altshuller có một người menshevik tên là Abramovich. Ông này là 
người duy nhất sống sót trong số 2.000 người cùng bị bắt một đợt vào năm 1937. Những 
đợt bắt sau, chỉ có từ 1 đến 10 người sống sót trong tổng số vài nghìn.   

Trong điều kiện lao động như vậy, Altshuller không có cơ hội thể hiện tài năng sáng tạo 
của mình. Cuộc đời đã cướp đi mất của Altshuller 5 năm. Đó là những năm tháng tuổi trẻ, 
khi khả năng sáng tạo đang ở giai đoạn nở hoa. 

Altshuller sống trong một lán gỗ chứa khoảng hơn 100 người. Họ ngủ trên những chiếc 
giường tầng. ở đây có đủ mọi loại người khác nhau từ trí thức đến vô học. Khi tất cả tù 
nhân có mặt trong lán gỗ sau giờ làm việc, thì rất ầm ĩ. Tiếng đập domino trên giường, 
tiếng chửi nhau, tiếng ai đó hát. Hoàn toàn không phải không gian để sáng tạo. Altshuller 
đã mất rất nhiều thời gian để buộc mình phải suy tưởng và làm việc trong cảnh hỗn loạn 
đó. 

 Ông đã nghĩ ra một số cốt truyện khoa học viễn tưởng. Nhưng để có thể hoàn thành tác 
phẩm thì phải có các loại sách văn học, tạp chí và từ điển tra cứu. Vì vậy, tất cả các cốt 
truyện đó đều phải chờ đến khoảng thời gian tốt đẹp hơn. Ngoài ra, muốn viết cũng phải 
được phép giám đốc trại. 

Stalin qua đời. Những tù nhân trong các trại tập trung thông báo cho nhau. Một số người 
cai ngục đã khóc. Có lệnh ân xá những người đã chịu án 5 năm. ở trại tập trung Vorkut chỉ 
có một người như thế.  

Trong thời gian này, bố của Shapiro viết đơn gửi đến Voroshirov, Chủ tịch Soviet tối cao 
Liên Xô đề nghị ân xá cho con trai ông. Và có lệnh xem xét lại vụ án. Năm 1954, Shapiro 
cùng Altshuller được chuyển đến Tbilisi, nơi diễn ra các cuộc hỏi cung 5 năm trước.  

Altshuller trình bày: 
 "Phương pháp luận sáng tạo" 
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Altshuller được dẫn vào phòng giam, ở ngoài hành lang, ông gặp đại tá Chernov, người 
trước đây đã dùng vũ lực để buộc Altshuller nhận tội. Khi đó, ông đã tuyệt thực và tuyên 
bố nếu Chernov không bị bắt thì ông sẽ không khai lời nào.  

Đây là sự “hỗn xược” chưa từng thấy. Hiển nhiên, ngoài Altshuller ra chắc cũng có quá 
nhiều đơn khiếu nại về Chernov. Cũng có thể do vụ án Lenindgrad được xem xét lại, nên 
Chernov bị bắt thực. Trong cuốn sách “Cuộc phiêu lưu của người Mỹ ở Nga”, viết rằng 
Chernov nhận bản án 15 năm và phải ngồi hết án mà không được ân xá. 

Quá trình xem xét lại vụ án bắt đầu. Trong căn phòng rộng mênh mông, các thành viên 
của hội đồng xét xử ngồi sau một cái bàn dài. ở hai đầu bàn, Altshuller và Abba ngồi đối 
diện nhau. Abba là nhân chứng còn lại duy nhất. Abba ra hiệu cho Altshuller rằng bản án 
25 năm đã được giảm xuống còn 5 năm. Altshuller nắm tay chìa ngón cái tỏ ý khinh bỉ, ý 
muốn nói ông sẽ tự giành lấy tự do cho mình.  

Lời buộc tội thứ nhất – bán bí mật quốc gia cho nước ngoài. Nhân chứng nhắc lại những 
bằng chứng cũ. Và điều kỳ diệu đã xảy ra, hội đồng không tìm thấy ở đó bất cứ một bằng 
chứng phạm tội nào. Có thể cảm thấy, trong chế độ đã có điều gì đó thay đổi. Bắt đầu một 
thời gian trong lịch sử Liên Xô được nhà văn Erenburg đặt tên là “ấm dần lên”. 

Lời buộc tội thứ hai – âm mưu vượt biên. Hội đồng đi đến kết luận, với những dụng cụ 
được đưa ra thì không thể vượt biên bằng cách lặn qua biển. 

Lời buộc tội thứ ba – tuyên truyền chống chính quyền, nhân chứng không làm sao nhớ lại 
hết những điều mà anh ta đã viết 5 năm trước đây. Trả lời câu hỏi của quan tòa, nội dung 
tuyên truyền của bị cáo bao gồm những gì, Abba khai, Altshuller đã kể những chuyện tiếu 
lâm phản động nhưng lại không nhớ được chuyện nào cả.  

Hội đồng sắp đi đến kết luận rằng không thể cho đó là có tội nếu bản thân nhân chứng 
quên hết nội dung rồi. Khi đó, Altshuller nói rằng ông còn nhớ một chuyện. Trên gương 
mặt các thành viên hội đồng hiện rõ sự bực bội. Chủ tịch tuyên bố không cần phải kể lại. 
Nhưng Altshuller với quyền tự bảo vệ của một bị cáo đề nghị được kể. Chủ tịch cho phép. 
Chuyện cười đó như sau: 

- Beria đến gần Eisenhower và hỏi: “Người Mỹ làm thế nào để bắt được 1.000 con hổ?”. 
Tổng thống Mỹ trả lời: “Chúng tôi sẽ ra lệnh cho 1.000 lâu đài bay đến bắn phá rừng rậm. 
Sau đó cử 1.000 xe tải đến để chuyển về 1.000 con hổ đã chết. Beria nhận xét: “Quá đắt. 
Chúng tôi làm việc này đơn giản hơn nhiều. Bắt 1.000 con thỏ và buộc chúng phải thừa 
nhận mình là hổ”. 

Sau một thoáng khó xử, căn phòng òa vỡ những tiếng cười. Chủ tịch hội đồng, vừa cười 
vừa tuyên bố lời buộc tội được rút lại. 

Lời buộc tội thứ tư – thành lập các tổ chức chống chính quyền cũng được loại bỏ bởi 
không có một bằng chứng nào được Abba cần mẫn viết ra trước đây là phù hợp. 

 
(xem tiếp số báo sau) 


